Công nghệ tìm kiếm nƯ​íc ngầm optimex

Tác giả: Phạm Khánh Hội 


Lịch sử phát triển công nghệ tìm kiếm n​ưíc ngầm OPTIMEX:


1964 đến 1994:

Đây là giai đoạn nghiên cứu lý thuyết. Trong giai đoạn này nghiên cứu mối tươ​ng quan giữa các tham số địa vật lý và thuỷ văn dựa trên 1000 lỗ khoan. Ba tham số ®ư​îc l​ưu tâm là vị trí tầng chứa n​ứơc, l​ưu l​ượng Q (l/s) và độ tổng khoáng hoá M (g/l). Vùng nghiên cứu là trung du và miền nói.


1995 tới nay:

Công nghệ ®​ược đưa vào áp dụng trong thực tế và các kết quả ®​îc trình bày chi tiết trong bảng kèm theo. Điều đáng chú ý là không có kết quả âm ngay cả trong những vùng ®​ược xem là không có triển vọng nước ngầm như​ Dung Quất, Suối Nghệ, Lòng NÆm...


I. Tổ hợp các ph​ơng pháp:


A. Khảo sát địa chất - địa chất thủy văn.


Đây là giai đoạn đầu để tìm hiểu các đặc điểm địa chất, kiến tạo và các điều kiện địa chất thủy văn cũng như​ các thành tạo chứa n​ưíc của 1 vùng công tác nào đã. Yếu tố quan trọng nhất cần tìm hiểu của giai đoạn này là lớp đất trên mặt, đó phải là lớp đất phủ ví dụ như​ đất trồng, đất sét, đất pha cát, mïn thực vật. Đó chính là yếu tố thuận lợi cho sự tiếp xúc của các điện cực với môi trường​ nghiên cứu. Những vùng cát khô, ví dụ như​ sa mạc, sự tiếp điện của các điện cực không có thì ph​ư¬ng pháp không có hiệu quả. Đây cũng là mặt hạn chế của công nghệ này. Với các vùng như​ vậy công tác địa vật lý phải tiến hành vào mùa m​ưa.

B. Khảo sát địa vật lý.


Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, diện tích vùng khảo sát cỡ từ 5-10 km2 và ®ưîc chọn sau b​íc A vừa nêu trên. Tuyến đo ®ư​îc bố trí dựa theo địa hình địa vật đã có, ví dụ như​ dọc theo thung lòng, s​ưên đồi, lách giữa các khe suối cạn, các ®ư​êng mòn, bìa rừng và cạnh các ®​ưêng giao thông.

1. Ph​¬ng pháp từ  Δ T

Trong diện tích công tác vừa nêu sẽ chọn ra 1 điểm khởi tính, đó là điểm  có tr​ường từ ổn định. Từ điểm khởi tính sẽ đo ra các tuyến. Với vùng rộng có thể có 2 hoặc 3 điểm khởi tính và ®​ựơc liên kết với nhau.

Khối l​ưîng đo: 3000 điểm

B​ước đo d=5m

2. Ph​ơng pháp mặt cắt điện đối xứng.

Ph​ư¬ng pháp này có 4 điện cực A, M, N và B. Hai cực phát là Avµ B và hai cực thu là M và N. Qua hai điện cực phát ta phát dòng có cư​êng độ I xuống đất và thu ®​ưîc thế ΔVo qua hai điện cực thu (hình 1).
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K: hệ số thiết bị

AB = 160m

MN = 20m

d= 5m

Khối l​ưîng đo: 2500 điểm.





Tuyến đo mặt cắt điện trùng khớp với tuyến đo từ Δ T

Các giá trị Δ T và (k ®​ược lên chung 1 đồ thị để dễ so sánh. Các vị trí có giá trị cực tiểu ®​ược chó ý nhất, đặc biệt những vị trí có sự trùng hợp của 2 loại cực tiểu (hình 2). Đó là các dị th​ưêng quan trọng, chúng th​ường có liên quan với các biểu hiện của đứt gãy, đới dập vì và hang karst...


3. Đo sâu phân cực kích thích

Đây là ph​ư¬ng pháp cũng có 4 điện cực A, M, N và B. Hai điện cực A và M đối xứng hai điện cực N và B qua tâm O. (Xem hình 1)

Dòng điện có cư​êng độ I ®​ưîc phóng qua hai điện cực A và B. Thế ΔVo ®ư​îc thu qua hai điện cực M và N.

Tuy nhiên, sau khi ngắt dòng cũng thu ®​ưîc các thế ΔV1, ΔV2,ΔV3… sau những khoảng thời gian nhất định. Từ đó có thể tính ra độ phân cực η.
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Vị trí đo sâu phân cực kích thích nằm đúng tại tâm các dị thư​êng loại 1.

Khối lưîng đo: 120 điểm.

Kích thư​íc thiết bị đo ®​ưîc nêu trong bảng 1.

	AB/2 (m)
	MN/2(m)

	6
	2

	12
	4

	18
	6

	-
	-

	180
	60

	-
	-


Bảng 1 (thiết bị Vennơ đan dày)

Để tăng chiều sâu khảo sát có thể mở rộng AB/2 tới 180m và lớn hơn.

II. Thiết bị

Máy từ proton MP2 (Canada)

Máy đo điện SYSCAL- R2. seri 234 của hãng IRIS instruments số 1 đại lộ Buffon Orleans- France.

III. Xử lý số liệu

A. Phân loại dị th​ưêng từ Δ T và mặt cắt điện (k

Dị thư​êng loại 1: có sự trùng hợp của 2 loại cực tiểu

Dị thư​êng loại 2: chỉ có 1 cực tiểu của Δ T hoặc (k

B. Xử lý tài liệu đo sâu phân cực kích thích

Với máy SYSCAL- R2 sau khi đo sâu phân cực kích thích sẽ có một đồ thị (k và hai đồ thị ηk. Dựa vào chư​¬ng trình VESIP 3.0 có thể phân chia mặt cắt thành các lớp địa điện. Mỗi lớp địa điện sẽ có một giá trị điện trở suất ( và hai giá trị độ phân cực η.

- Xác định độ kết dính D. Đây là tham số phản ánh loại hạt có kích cỡ nhỏ hơn 0,05mm. D ®​ưîc tính theo công thức sau:


[image: image5.wmf]3.58L

1.58)

0.65ln(A

1.47)

5,3.1ln(A

3

          

ρ

0.68ln

*

1.58A

0.024A

A

1

.

25

ρ

4.5

95

.

17

1.75)

Ln(D

*

2

*

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

=

+


Trong đó: 

ρ: Giá trị điện trở suất của một lớp địa điện nào đó.
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Bảng 2

	Giá trị D (%)
	Đối tượng nghiên cứu

	0.5 – 3.0
	Đới dập vỡ không chứa nước

	3.0 – 8.0
	Đới dập vỡ chứa nước

	10 – 20 
	Bùn

	30 – 70
	Sét, phiến sét 

	> 70
	Đá gốc ổn định


Tầng chứa n​ưíc ®​ưîc đặc tr​ưng bởi độ kết dính D có giá trị từ 3% cho tới 8%. D đóng vai trò quan trọng nhất trong công nghệ này và là 1 tham số mới để tìm kiếm n​ứơc ngầm.

- Xác định độ tổng khoáng hóa M (g/l)
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- Xác định l​ưu l​ưîng lỗ khoan Q (l/s)
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Trong đó:

a, b: đất đá môi trư​êng nghiên cứu

H: bề dày tầng chứa nưíc.

Z: tốc độ suy giảm thế phân cực

Bảng 3

	Loại đất đá
	a
	b

	Đá vôi
	1.7 - 2.5
	5.1 - 8.0

	Magma
	1.15 - 2.0
	4.0 - 6.0

	Trầm tích lục nguyên 
	1.0 - 1.5
	3.2 - 5.0

	Bở rời
	2.0 - 3.8
	6.0 - 9.0


C. Ví dụ (xem hình 3)


Đây là 1 ví dụ cụ thể của vùng Sài Sơn.

Các ®​ưêng cong (k và ηk ®​ưîc phân chia thành các lớp địa điện nhờ ch​ư¬ng trình VESIP 3.0 

§​ưêng cong (k  có 6 lớp địa điện.

§ư​êng cong ηk1 có 4 lớp địa điện.

§​ưêng cong ηk2 có 5 lớp địa điện.

Riêng lớp thứ 2 có điểm rất đáng chú ý là độ phân cực thấp, điện trở suất cũng thấp. 

(2 = 120Ωm

η1 = 6%

η2 = 1%

A = η1 - η2

A* = A/(k = 5/120

L = 6/120 

Từ đó tính ra D = 6%. 

Bề dày lớp thứ 2 có H = 25m chính là bề dày tầng chứa n​ưíc.

Q = 3,2l/s.

M = 0,33g/l

Lớp số 1 có D = 15% phản ánh lớp phủ 

Các lớp 4, 5và 6 có D lớn hơn 70% phản ánh tầng đá gốc ổn định.


Chó ý: Để giữ bí quyết công nghệ tất cả các hệ số trong 3 công thức nêu trên đều đã ®​ưîc mã hóa, ngay cả các công thức D, Q, M đều mang đặc trư​ng l«gic hình thái.

Tóm lại với 1 vị trí đo sâu phân cực kích thích bằng máy SYSCAL- R2 tại trung du hoặc miền nói có ngay 1 câu trả lời “Có” hoặc “ Không”. Nếu “Có” tức là có tầng chứa nư​íc với 3 tham số đi kèm là vị trí tầng chứa nư​íc, l​ưu lưîng lỗ khoan và độ tổng khoáng hóa.

Qua thực tế của 27 vùng công tác thì trên mỗi diện tích 5 đến 10km2 sẽ có khoảng 6 vị trí có tầng chứa n​ưíc. Ba vị trí ®ư​îc chọn để khoan là 3 vị trí có Q lớn hơn cả. 

IV. Khoan bơm địa chất thủy văn

Phía chủ công nghệ tìm kiếm n​ưíc ngầm sẽ thiết kế 3 lỗ khoan theo tài liệu địa vật lý vừa nêu trên.

§​ưêng kính lỗ khoan khảo sát là 91mm.

§​ưêng kính lỗ khai thác từ 146mm trở lên.

Kết quả áp dụng công nghệ OPTIMEX từ 1995 đến nay

	STT
	Vùng
	Đá
	Số lỗ khoan theo OPTIMEX
	Số lỗ khoan gặp n​ớc
	Q(l/s)
	Năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Hấn Can – Bắc Giang
	Trầm tích
	4
	3
	12
	1995

	2
	Sài Sơn – Ha Tây
	Đá vôi
	3
	2
	7
	-

	3
	Triệu Sơn – Thanh Hoá
	Đá vôi
	2
	2
	6.5
	1996

	4
	Suối Rút -  Hoà Bình
	Đá vôi
	1
	1
	15
	-

	5
	Kim Bôi -  Hoà Bình
	Đá vôi
	2
	2
	20
	1997

	6
	Mãn Đức – Hoà Bình
	Đá vôi
	2
	2
	7
	-

	7
	Sóc Sơn – Hà Nội
	Trầm tích
	3
	2
	10
	1998

	8
	Phủ Thông – Chợ đồn – Bắc Cạn
	Đá vôi
	10
	9
	30
	-

	9
	Phú l​ơng – Thái Nguyên
	Đá vôi
	2
	2
	5
	-

	10
	Lũng Nặm – Cao Bằng
	Đá vôi
	2
	2
	6
	1999

	11
	Tà Lùng – Cao Bằng
	Trầm tích
	1
	1
	2
	-

	12
	BIM – Quảng Ninh
	Trầm tích
	2
	2
	2
	-

	13
	Dung Quất – Quảng Ngãi
	Granit
	3
	2
	6
	2000

	14
	K4 – Quảng Ninh
	Trầm tích
	2
	2
	6
	-

	15
	Tỉnh đội – Bắc Ninh
	Trầm tích
	1
	1
	2
	2001

	16
	Kỳ Anh – Hà Tĩnh
	Biến chất
	1
	1
	2
	2002

	17
	Định Hoá – Thái Nguyên
	Đá vôi
	4
	4
	12
	-

	18
	Hội Vân – Bình Định
	Granit
	2
	2
	10
	-

	19
	Suối Nghệ – Bà Rịa – Vũng Tàu
	Granit
	2
	2
	10
	2003

	20
	H​ng Thạnh – Đồng Tháp
	Trầm tích
	3
	3
	15
	-

	21
	Phú Vang – Huế
	Trầm tích
	3
	3
	8
	-

	22
	Kỳ Lừa – Lạng Sơn
	       Đá vôi
	2
	2
	5
	-

	23
	Nghi Sơn – Thanh Hóa
	Đá vôi
	3
	3
	20
	2004

	24
	Nghĩa Đàn – Nghệ An
	Trầm Tích
	2
	2
	5
	-

	25
	Yên Bái
	Đá vôi
	2
	2
	6
	-

	26
	Minh Tâm – Cao Bằng
	Đá vôi
	3
	3
	12
	2005

	27
	Sin ch¶i-Lµo Cai
	Đá vôi
	1
	1
	2
	2006


Tới nay đã thực hiện gần 50 vùng.
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